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Tổng quan kinh tế
1. Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới trong những tuần gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Đó là diễn biến tích cực hơn của Mỹ và Trung Quốc trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế này. Riêng trong vòng đàm phán thương mại kết thúc ngày 5/4 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhượng bộ với phía Mỹ, trong đó có cam kết gia tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ như đậu tương để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, EU và Anh cũng đã đưa ra được giải pháp tạm thời với việc nhất trí gia hạn lần thứ 2 đối với tiến trình Brexit cho tới ngày 31/10 nhằm ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận.

 Đối với kinh tế Mỹ, sau khi đạt được kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận tín hiệu tốt trên thị trường lao động. Trong tháng 3/2019, thị trường việc làm Mỹ tạo ra 196.000 việc làm, vượt xa mức dự báo 180.000 việc làm được đưa ra trước đó với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,8% và mức lương của người lao động tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, kinh tế thế giới cũng được hỗ trợ bởi những động thái nới lỏng của Ngân hàng Trung ương các nước. Theo đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tạm dừng tăng lãi suất và các ngân hàng trung ương khác cũng đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế. 

Riêng trong tuần qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục với 0% đối với lãi suất tái cấp vốn, 0,25% với lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi là - 0,4%, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách này đến ít nhất cuối năm 2019 nhằm thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Eurozone và đảm bảo lạm phát tiếp tục hướng đến gần mức mục tiêu 2% mà ECB đã đề ra. Quyết định này cho thấy sự thay đổi trong chính sách của ECB, bởi trước đó, ngân hàng này tuyên bố chỉ giữ mức lãi suất thấp kỷ lục đến hết mùa hè năm nay. Bên cạnh đó, ECB cũng thông báo sẽ triển khai chương trình tái cấp vốn dài hạn cho các ngân hàng trong Eurozone. Theo đó, chương trình cho vay dài hạn theo mục tiêu (TLTRO) dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2019 và sẽ kết thúc vào tháng 3/2021 sẽ cung cấp các khoản vay thời hạn hai năm, nhằm khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong khu vực Eurozone, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế. #ây là lần thứ ba ECB sử dụng biện pháp kinh tế này kể từ năm 2014, thời điểm Eurozone rơi vào cuộc khủng hoảng nợ công. Đây được đánh giá là những bước đi cần thiết, trong bối cảnh các cuộc chiến tranh thương mại, những bất ổn chung quanh Brexit, và mối lo về tình trạng nợ nần của Italia đang là những trở ngại lớn nhất của kinh tế Eurozone. 

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rủi ro đe dọa triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, đó là vấn đề Brexit, nguy cơ suy thoái của Eurozone, tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc trong khi có khả năng chính quyền nước này sẽ không đưa ra gói kích thích đủ lớn như giai đoạn khủng hoảng tài chính trước đó. Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu vừa được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 9/4, IMF đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 xuống 3,3%, thấp hơn so với mức dự báo tăng 3,5% được đưa ra trong báo cáo tháng 1/2019 và mức tăng trưởng 3,6% của năm 2018. Đây là lần thứ 3 liên tiếp IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong vòng 6 tháng qua và mức dự kiến hiện tại là tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2009, khi nền kinh tế thế giới suy giảm.

Trong đó, dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển đã bị hạ từ 2% xuống mức 1,8% trong năm 2019 và tiếp tục giảm xuống 1,7% trong năm tới. Đối với các nền kinh tế chủ chốt, IMF đã giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ từ 2,5% xuống 2,3% trong năm 2019 do ảnh hưởng bởi việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong một khoảng thời gian dài kỷ lục vừa qua, cũng như chi tiêu công thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ vào năm tới từ 1,8% lên 1,9% trước sự thay đổi quan điểm của FED về chính sách lãi suất. IMF cũng đã cắt giảm triển vọng của khu vực Eurozone từ 1,6% xuống 1,3% trong năm nay. Trong khi đó, IMF đã tăng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc từ 6,2% lên 6,3% trong năm nay, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng tại Nhật Bản từ 1,1% xuống 1%.  

2. Kinh tế trong nước:

Kết thúc quý I năm 2019, mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tăng trưởng chậm hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước, tuy nhiên nếu nhìn nhận và đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2019 có xu hướng giảm tốc về tăng trưởng thương mại và đầu tư, gia tăng thách thức về giá dầu và hàng rào kỹ thuật bảo hộ, cùng với biến động khó lường trên thị trường tài chính-tiền tệ và địa chính trị thế giới, thì những kết quả kinh tế Việt Nam trong quý I là rất khả quan. Vừa qua các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những đánh giá tích cực về tăng trưởng năm 2019 của Việt Nam, đồng thời có những khuyến cáo về những khó khăn để kinh tế Việt Nam chủ động ứng phó, đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng cao.

Trong báo cáo công bố ngày 3/4/2019, Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có thể đạt 6,8% trong năm nay, 6,7% năm 2020 và sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao do vẫn được hỗ trợ ở cả phía cung lẫn cầu; đồng thời ADB cũng đưa ra dự báo lạm phát ở mức bình quân 3,5% trong năm 2019 và tăng nhẹ lên 3,8% trong năm 2020. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam trong những quý còn lại của năm 2019 là sức cầu thương mại toàn cầu sẽ trở nên yếu hơn, cùng với sự giảm tốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến của các nền kinh tế lớn - những đối tác thương mại chính của Việt Nam. Theo ADB, trong giai đoạn này, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay, đặc biệt là việc duy trì lạm phát thấp và tăng cường kỷ luật tài khóa. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng cần phải tiếp tục đẩy mạnh những cải cách quan trọng như cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cải cách khu vực tài chính - ngân hàng... Mặt khác, ADB cho rằng, Chính phủ Việt Nam cần phải củng cố và đẩy mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là tăng cường các mối liên kết giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước để đảm bảo tính bền vững của nền kinh tế.

Ngày 5/4/2019, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) cũng đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên 1 bậc từ mức BB- lên mức BB, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên tổ chức này cải thiện xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam kể từ tháng 12/2010. Theo nhận định của S&P, tăng trưởng vĩ mô vững chắc trong một thời gian dài và ổn định chính trị phản ánh cải thiện rõ rệt về nền tảng thể chế của Việt Nam. Theo đó, S&P dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sẽ được duy trì trong thời gian tới, góp phần cải thiện hồ sơ tín dụng của nước ta. Triển vọng ổn định thể hiện dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng nhanh, phản ánh môi trường hoạch định chính sách của nước ta dần được cải thiện. Diễn biến này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh nguồn vốn ODA dành cho Việt Nam đang giảm dần và có thể sẽ kết thúc vào năm 2020, bởi qua đó sẽ nâng cao uy tín của quốc gia, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp, kéo giảm chi phí huy động vốn nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp. 

Thu hút FDI hiện là một trong những điểm sáng nhất trong bức tranh kinh tế quý I, với nhiều dự án lớn, chất lượng tốt, công nghệ tốt, hàm lượng khoa học, công nghệ rất cao. Đến thời điểm ngày 20/3/2019, cả nước thu hút 785 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3.821,4 triệu USD, tăng 27% về số dự án và tăng 80,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong quý I/2019 đạt 5.119,8 triệu USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. FDI thực hiện ước đạt 4.120 triệu USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị vốn góp là 5,69 tỷ USD, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2018, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường M&A và cổ phần hóa ở Việt Nam đang tăng mạnh.
( THông tin ngành nhựa - hóa chất 
- Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 3/2019 đạt 472 triệu USD, tăng 48,3% so với tháng 02/2019. Tổng 3 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu hóa chất đạt 1,26 tỷUSD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 3/2019 từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia tăng mạnh.

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2019 đạt 541 nghìn tấn với trị giá 784 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 39,5% về trị giá so với tháng 02/2019. 3 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,47 triệu tấn với trị giá 2,15 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan tăng mạnh trong tháng 3/2019.
- Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong quý I/2019 đạt 807,3 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng trong tháng 3/2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam đạt 302,5 triệu USD, tăng mạnh 70,3% so với tháng 2/2019 và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Tại Châu Âu, giá ABS tăng mạnh nhờ chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang thảo luận về mức tăng này liệu có được thị trường chấp nhận không vì nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào.
nhập khẩu hoá chất

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Trung Quốc, Đài Loan, tăng mạnh
- Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 3/2019 đạt 472 triệu USD, tăng 48,3% so với tháng 02/2019. Tổng 3 tháng đầu năm, nhập khẩu hóa chất đạt 1,26 tỷUSD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

- Kim ngạch nhập khẩu hóa chất tháng 3/2019 từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia tăng mạnh.

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Trung Quốc tháng 3/2019 đạt 151 triệu USD, tăng 84,7% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 32% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường này là Natri sunphat, Amoni clorua, Natri carbonate, Muội carbon, NaOH, Vinyl chloride monomer, Axit glutamic.

Tham khảo thị trường nhập khẩu hóa chất tháng 3/2019

(ĐVT: triệu USD)
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(Nguồn: Tổng cục hải quan)

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Đài Loan tháng 3/2019 tăng mạnh 105% so với tháng 02/2019, đạt 87 triệu USD và chiếm tỷ trọng 18,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Vinyl chloride monomer, Mono ethylene glycol, Toluene, Canxi carbonate là những mặt hàng được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Hàn Quốc tháng 3/2019 đạt 39,3 triệu USD, tăng 38,8% so với tháng 02/2019 và chiếm tỷ trọng 8,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường Hàn Quốc là: Axit sunfuric, Oxy già, Dioctyl terephthalate, Toluene diisocyanate.

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Nhật Bản tăng 10,2% so với tháng 02/2019, đạt 36,5 triệu USD và chiếm tỷ trọng 7,7% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường này là: Vinyl chloride monomer, Butanediol, Methyl ethyl ketone, Caprolactam.

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Malaysia trong tháng 3/2019 đạt 33 triệu USD, tăng 45% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 7% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất chính được nhập khẩu từ thị trường này là: Methanol, Amoniac, Butyl Acrylate, Canxi carbonate, Glycerine.
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(Nguồn: Tổng cục hải quan)

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan đạt 28,3 triệu USD, tăng 36,4% so với tháng 02/2019 và chiếm tỷ trọng 6% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Axit terephthalic tinh chế, Vinyl chloride monomer, Oxy già, Natri bicarbonate, Toluene là những mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường này.

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường Mỹ tháng 3/2019 tăng nhẹ 1,8% với tháng 02/2019, đạt 16,9 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất chính được nhập khẩu từ thị trường này là: Natri carbonate, Natri tetraborate, Axit boric.

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Singapore giảm 5,5% so với tháng 02/2019, đạt 15,7 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường này là: Styrene monomer, Natri carbonate, Toluene, Natri sunphate, N-Butyl acetate.

Kim ngạch nhập khẩu hóa chất từ thị trường ấn Độ tháng 3/2019 đạt 15,7 triệu USD, tăng 23,7% so với tháng 02/2019 và chiếm tỷ trọng 3,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất chính được nhập khẩu từ thị trường này là: Canxi hypoclorite, Muội carbon, Axit hydrochloric.

Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Indonesia tháng 3/2019 đạt 10 triệu USD, giảm 22,8% so với tháng 02/2019 và chiếm tỷ trọng 2,1% tổng kim ngạch nhập khẩu hóa chất của Việt Nam. Các mặt hàng hóa chất được nhập nhiều từ thị trường này là: Amoniac, Vinyl chloride monomer, Nhôm sunphate, Lysine.

Tham khảo Một số Thị trường cung cấp hoá chất cho Việt Nam tháng 3/2019

	Thị trường
	Tháng 02/2019 (USD)
	Tháng 3/2019 (USD)
	So sánh (%)

	Trung Quốc
	81.831.111
	151.177.579
	84,74

	Đài Loan
	42.354.169
	86.959.065
	105,31

	Hàn Quốc
	28.308.044
	39.288.635
	38,79

	Nhật Bản
	33.139.970
	36.527.675
	10,22

	Malaysia
	22.731.118
	32.963.795
	45,02

	Thái Lan
	20.756.400
	28.312.052
	36,40

	Mỹ
	16.576.597
	16.881.501
	1,84

	Singapore
	16.606.191
	15.701.347
	-5,45

	ấn Độ
	12.662.116
	15.660.671
	23,68

	Indonesia
	12.894.764
	9.957.017
	-22,78

	ARËp Xªót
	5.488.631
	6.148.569
	12,02

	Đức
	3.588.598
	6.044.633
	68,44

	Thuỵ Sĩ
	2.992.283
	2.471.202
	-17,41

	Bỉ
	731.215
	2.192.780
	199,88

	Thổ Nhĩ Kỳ
	
	2.029.113
	

	Pháp
	1.722.365
	1.402.994
	-18,54

	Hà Lan
	5.126.652
	1.375.310
	-73,17

	Braxin
	50.750
	1.349.513
	2.559,14

	Italia
	875.883
	1.309.794
	49,54

	Nam Phi
	238.563
	445.174
	86,61

	Quata
	
	444.823
	

	Tây Ban Nha
	449.431
	376.544
	-16,22

	Nga
	2.137.363
	340.657
	-84,06

	Hồng Kông
	181.167
	335.778
	85,34

	Anh
	247.362
	270.899
	9,52

	Séc
	72.830
	162.263
	122,80

	Australia
	171.640
	155.333
	-9,50

	áo
	
	72.284
	

	Brunei
	1.039.185
	
	-100,00


(Nguồn: Tổng cục hải quan)

Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất tháng 3/2019 

Trong tháng 3/2019, đã có 579 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu hóa chất với mức kim ngạch đạt trên 100 nghìn USD. Trong đó, 334 doanh nghiệp đạt trên 200 nghìn USD; 149 doanh nghiệp đạt trên 500 nghìn USD; 80 doanh nghiệp đạt trên 1 triệu USD và 35 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu trên 2 triệu USD. 

	Tên doanh nghiệp
	Trị giá (nghìn USD)

	Cty TNHH Polytex Far Eastern(ViÖt Nam)
	36.966 

	Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
	29.390 

	Cty TNHH Integral Materials Investment ViÖt Nam
	15.600 

	Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phú Phát
	12.730 

	Cty TNHH Hóa Chất Petrolimex
	11.187 

	Cty TNHH Hyosung Đồng Nai
	10.836 

	Cty TNHH Nhựa Và Hóa Chất Tpc Vina
	10.713 

	Cty TNHH Vật Liệu Nam Châm Shin-Etsu Việt Nam
	10.004 

	Cty TNHH Kaiser Việt Nam
	6.271 

	Cty TNHH Nhựa Và Hóa Chất Phú Mỹ
	5.961 

	Cty TNHH Một Thành Viên Concord Textile Corporation Vietnam
	5.640 

	Cty TNHH Manuchar Việt Nam
	4.663 

	Cty TNHH Oci Việt Nam
	4.053 

	Cty TNHH Hoya Lens Việt Nam
	3.916 

	Cty TNHH Polystyrene Việt Nam
	3.686 

	Cty Cổ Phần Hóa Dầu Vạn An
	3.586 

	Cty TNHH Evonik Việt Nam
	3.560 

	Cty Cổ Phần Kính Nổi Chu Lai - Cfg
	3.484 

	Cty TNHH Hoá Chất Công Nghệ Samsung Việt Nam
	3.468 

	Cty TNHH Haosheng Vina
	3.235 

	Cty TNHH Thoresen - Vi Na Ma Logistics
	3.030 

	Cty TNHH Sre Việt Nam
	3.028 

	Cty Ajinomoto Việt Nam
	2.947 

	Cty TNHH Cửu Tường
	2.916 

	Cty TNHH Sailun Việt Nam
	2.899 

	Cty TNHH Kinh Doanh Hóa Chất Việt Bình Phát
	2.776 

	Cty TNHH Hóa Chất Lg Vina
	2.588 

	Cty TNHH Bình Trí
	2.522 

	Cty TNHH Top Solvent (Việt Nam)
	2.505 

	Cty TNHH Hyosung Việt Nam
	2.425 

	Cty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại - Vinacomin
	2.393 

	Cty Cổ Phần Hữu Hạn Vedan Việt Nam
	2.319 

	Cty TNHH Kiến Vương
	2.266 

	Cty TNHH Riverbank Việt Nam
	2.246 

	Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiên Nghĩa
	2.004 

	Cty Cổ Phần Công Nghiệp Trần Nguyễn
	1.968 

	Cty Cổ Phần Hóa Chất á Châu
	1.897 

	Cty TNHH Upl Việt Nam
	1.818 

	Cty TNHH Lốp Kumho Việt Nam
	1.813 

	Cty TNHH San Fang Việt Nam
	1.753 

	Cty TNHH Brenntag Việt Nam
	1.744 

	Cá Nhân - Tổ Chức Không Có Mã Số Thuế
	1.724 

	Cty TNHH Tm Dv ý Cường Thịnh
	1.716 

	Cty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
	1.716 

	Cty TNHH Cho Chen (Việt Nam)
	1.615 

	Cty TNHH Nuplex Resins (Việt Nam)
	1.563 

	Cty TNHH Daelim Việt Nam
	1.494 

	Cty Cổ Phần Better Resin - Chi Nhánh Bắc Ninh.
	1.446 

	Cty TNHH Phú Thịnh
	1.443 

	Cty TNHH Dong Sung Chemical (Việt Nam)
	1.423 

	Cty TNHH Công Nghiệp Cao Su Chính Tân Việt Nam
	1.365 

	Cty Cổ Phần Sam Chem Quả Cầu
	1.343 

	Cty TNHH Một Thành Viên Dược Anpharma
	1.338 

	Cty TNHH Tân Hùng Thái
	1.330 

	Cty TNHH Saigon Ve Wong
	1.317 

	Cty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
	1.314 

	Cty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam
	1.289 

	Cty Cổ Phần Thiên Thành Kim
	1.260 

	Cty Cổ Phần Frit Huế
	1.254 

	Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sapa
	1.250 

	Cty TNHH Linh Kiện Điện Tử Sei (Việt Nam)
	1.231 

	Cty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Masan
	1.192 

	Cty TNHH Basf Việt Nam
	1.175 

	Cty Cổ Phần Dược Phẩm Đạt Vi Phú
	1.148 

	Cty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Hà Anh Phát
	1.116 

	Cty TNHH Ruby
	1.112 

	Cty TNHH Vật Liệu Điện Tử Việt Nam
	1.107 

	Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
	1.101 

	Cty Cao Su Kenda (Việt Nam)
	1.092 

	Cty TNHH Hóa Keo Kỹ Thuật
	1.090 

	Cty Cổ Phần Hoá Chất Miền Bắc
	1.070 

	Cty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ (Việt Nam)
	1.057 

	Cty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
	1.054 

	Cty TNHH Điện Tử Iriso Việt Nam
	1.048 

	Cty TNHH Honda Trading Vietnam
	1.033 

	Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đại Cát Lợi
	1.030 

	Cty Cổ Phần Better Resin
	1.021 

	Cty TNHH Phát Thiên Phú
	1.013 

	Chi Nhánh Cty TNHH Top Solvent (Việt Nam) - NM Cảng Hải Phòng
	1.002 

	Cty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam
	1.002 

	Chi Nhánh Cty TNHH Mitsui Việt Nam Tại Hà Nội
	 985 

	Cty TNHH Hoá Chất Và Xây Dựng Phú Mỹ
	 983 

	Cty TNHH Sản Xuất Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
	 968 

	Cty TNHH Indochine Foamtech
	 956 

	Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất Nghi Sơn
	 937 

	Chi Nhánh Cty TNHH Liên Doanh Stada- Việt Nam
	 915 

	Chi Nhánh Cty TNHH Thủy Tinh Malaya - Việt Nam
	 878 

	Cty TNHH Perusahaan Kimia Gemilang Việt Nam
	 859 

	Cty TNHH Great Eastern Resins Industrial ( Việt Nam)
	 856 

	Cty TNHH Công Nghiệp Kính Việt Nam
	 845 

	Cty TNHH Hoá Chất Mê Kông
	 841 

	Cty Cổ Phần Chemilens Việt Nam
	 828 

	Cty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Masan
	 799 

	Cty TNHH Vina Cell Technology
	 796 

	Cty TNHH Hoá Chất Tân Phú Cường
	 786 

	Cty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Minh Đức
	 778 

	Cty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông
	 774 

	Cty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây
	 770 

	Cty Cổ Phần F.A
	 749 

	Cty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam
	 737 

	Cty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
	 735 

	Cty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam
	 723 

	Cty Cổ Phần Dược Hậu Giang
	 719 

	Cty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam Ii
	 717 

	Cty TNHH Vopak Việt Nam
	 704 

	Cty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)
	 694 

	Cty TNHH Văn Minh
	 693 

	Cty TNHH An Phó
	 677 

	Cty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Vân Long Cdc
	 674 

	Cty TNHH Soc Việt Nam
	 673 


(Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ mang tính chất tham khảo)

Tình hình nhập khẩu hóa chất tuần từ ngày
04/4 đến 11/4/2019
Tham khảo giá một số lô hàng hoá chất nhập khẩu
(từ ngày 04/4 đến 11/4/2019)
	Tên hàng
	Thị trường
	Cảng/Cửa khẩu
	§K GH
	Lượng (tấn)
	Đơn giá (USD/Đvt)

	Đồng sunphate
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF
	 24 
	 1.885 

	Đất đèn
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 135 
	 687 

	Alhydrit phthalic
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 27 
	 975 

	Amoni clorua
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 293 
	 122 

	Amoniac
	Singapore
	Cảng Gò Dầu
	CFR
	 1.800 
	 320 

	Axit acetic
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF
	 63 
	 640 

	Axit citric
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 15 
	 530 

	Axit glutamic
	Hồng Kông
	Cảng Xanh
	CIF
	 504 
	 1.120 

	Axit humic
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 24 
	 415 

	Axit hydrochloric
	ấn Độ
	Cát Lái
	CIF
	 66 
	 85 

	Axit nitric
	Hàn Quốc
	Đình Vũ
	CIF
	 81 
	 345 

	Axit phosphoric
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 53 
	 805 

	Axit sunfuric
	Hàn Quốc
	Cảng VEDAN
	CFR
	 2.833 
	 91 

	Axit terephthalic tinh chế
	Đài Loan
	Cát Lái
	CFR
	 1.509 
	 860 

	Butyl Acrylate
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CFR
	 299 
	 1.270 

	Canxi clorua
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CFR
	 216 
	 133 

	Canxi nitrate
	ấn Độ
	Cát Lái
	CIF
	 54 
	 320 

	Caprolactam
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CFR
	 1.000 
	 1.730 

	Dicalcium phosphate
	Trung Quốc
	Lào Cai
	DAP
	 190 
	 248 

	Dicalcium phosphate dihydrate
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CFR
	 40 
	 856 

	Dioctyl phthalate
	Malaysia
	Cát Lái
	CIF
	 41 
	 1.200 

	Dioctyl terephthalate
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF
	 298 
	 1.165 

	Diphenylmethane diisocyanate
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 37 
	 2.218 

	Ethyl acetate
	Hồng Kông
	Cảng VOPAK
	CIF
	 497 
	 860 

	L-threonine
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF
	 105 
	 935 

	Lysine
	Trung Quốc
	Đình Vũ
	CIF
	 36 
	 570 

	Magie sunphate
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 162 
	 92 

	Methanol
	Malaysia
	Đình Vũ
	CFR
	 3.805 
	 320 

	Methionine
	Đức
	Tân Cảng 128
	CIF
	 200 
	 2.000 

	Methyl ethyl ketone
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CFR
	 145 
	 1.050 

	Methyl methacrylate monomer
	Đài Loan
	Cát Lái
	CIF
	 311 
	 2.020 

	NaOH
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 104 
	 530 

	Natri carbonate
	Hồng Kông
	Cảng Hòn Gai
	CIF
	 2.200 
	 266 

	Natri glutamate
	Trung Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 140 
	 900 

	Natri sunphate
	Hồng Kông
	Cát Lái
	CIF
	 135 
	 80 

	N-Butyl acetate
	Hồng Kông
	Cảng VOPAK
	CIF
	 1.199 
	 960 

	N-Propyl acetate
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 58 
	 1.230 

	Oxit titan
	Trung Quốc
	Cảng Tiên Sa
	CIF
	 81 
	 1.730 

	Oxy già
	Thái Lan
	Cát Lái
	CIF
	 90 
	 390 

	Poly aluminium chloride
	ấn Độ
	Cát Lái
	CIF
	 42 
	 251 

	Sec Butyl acetate
	Singapore
	Cảng Gò Dầu
	CFR
	 497 
	 750 

	Toluene
	Singapore
	Cảng Gò Dầu
	CFR
	 1.430 
	 730 

	Toluene diisocyanate
	Hàn Quốc
	Cát Lái
	CIF
	 40 
	 1.650 

	Vinyl chloride monomer
	Thái Lan
	Phước Thái
	CIF
	 3.007 
	 725 

	Zircon silicate
	Thái Lan
	Cát Lái
	CIF
	 22 
	 1.830


(Thống kê sơ bộ, từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu
Tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần từ ngày 04/4 đến 11/4/2019
Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 143 nghìn tấn với trị giá 215 triệu USD, tăng 1,5% về lượng và tăng 0,2% về trị giá so với tuần trước.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Singapore, Trung Quốc giảm; từ thị trường Thái Lan, Mỹ tăng mạnh so với tuần trước.
Tham khảo thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa tuần qua
	Thị trường
	Tuần này
	So tuần trước

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	% Lượng
	% trị giá

	 Singapore 
	 35.000 
	 45.571.570 
	-15,82
	-15,24

	 Hàn Quốc 
	 20.486 
	 35.613.456 
	12,94
	5,44

	 Đài Loan 
	 15.216 
	 23.781.566 
	5,03
	3,79

	 Hồng Kông 
	 13.356 
	 23.205.403 
	7,70
	0,03

	 Thái Lan 
	 12.854 
	 17.379.024 
	41,64
	41,91

	 Trung Quốc 
	 11.252 
	 18.129.538 
	-12,41
	-12,68

	 Mỹ 
	 9.950 
	 13.833.142 
	31,01
	37,96

	 Nhật Bản 
	 7.473 
	 12.452.046 
	28,44
	19,24


Tham khảo một số lô hàng nguyên liệu nhựa nhập khẩu 
(từ ngày 04/4 đến 11/4/2019)
	Chủng loại
	Thị trường
	Đơn giá (USD/tấn)
	Lượng (Tấn)
	Cảng/Cửa khẩu
	§/k giao

	Hạt nhựa ABS grade 9200 
	Đài Loan
	 1.229 
	 25 
	Hải Phòng
	CIF

	Hạt nhựa ABS grade HI121H
	Hàn Quốc
	 1.430 
	 48 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa ABS grade 750SW
	Hàn Quốc
	 1.450 
	 38 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa ABS CYCOLAC MG47F 
	Singapore
	 1.450 
	 25 
	Lạch Huyện
	CIF

	Hạt nhựa ABS Terluran GP 22 NR
	Hàn Quốc
	 1.500 
	 95 
	Cảng Tân Vũ
	CIF

	Hạt nhựa ABS resin quy cách D150 
	Đài Loan
	 1.570 
	 64 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa ABS paint toyolac 100MPM
	Singapore
	 1.573 
	 32 
	Cảng Tân Vũ
	CIF

	Hạt nhựa ABS grade 5000M 
	Đài Loan
	 1.586 
	 25 
	Hải Phòng
	CIF

	Hạt nhựa ABS AF3535
	Đài Loan
	 1.647 
	 90 
	Hải Phòng
	CIF

	Hạt nhựa ABS grade WHITE WT0057
	Hàn Quốc
	 1.822 
	 51 
	Cát Lái
	FOB

	Hạt nhựa EVA ký hiệu 7350M 
	Đài Loan
	 1.500 
	 100 
	Cát Lái
	CIF

	Nhựa Melamine resin M200T 
	Trung Quốc
	 945 
	 100 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PBT TRE D3T 1100
	Nhật Bản
	 1.730 
	 160 
	Cảng Tân Vũ
	CIF

	Hạt nhựa PBT B6550LN
	Hồng Kông
	 1.750 
	 68 
	Xanh VIP
	CIF

	Nhựa PC bột PANLITE L1225WP
	Trung Quốc
	 2.170 
	 150 
	Nam Hải
	CIF

	Nhựa PC Bột MEP IUPILON S 3000F
	Thái Lan
	 2.242 
	 240 
	Tân Cảng 128
	CIF

	Hạt nhựa MLLDPE 0118WS
	Singapore
	 952 
	 180 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa LDPE L42009E2
	Mỹ
	 960 
	 149 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa LLDPE CYNPOL LL0218
	Mỹ
	 960 
	 140 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa CIPLAS LLDPE LL2420B6
	Mỹ
	 960 
	 89 
	Nam Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa HDPE KT 10000UE
	Singapore
	 970 
	 322 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa LLDPE L42009E2
	Mỹ
	 970 
	 106 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa CIPLAS LLDPE LL2119F
	Mỹ
	 980 
	 99 
	CONT SPTIC
	CIF

	Hạt nhựa LDPE 450E
	Hồng Kông
	 1.000 
	 198 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa HDPE 17450N
	Mỹ
	 1.000 
	 74 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa LLDPE FU149M
	Hàn Quốc
	 1.010 
	 192 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa LLDPE resin FD21HS
	Singapore
	 1.010 
	 99 
	Nam Hải
	CIF

	Hạt nhựa LLDPE innoplus LL7420D1
	Thái Lan
	 1.015 
	 263 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa sumitomo LLDPE FS253S
	Singapore
	 1.020 
	 149 
	Phước Long
	CIF

	Hạt nhựa HDPE Y50A010U 
	Singapore
	 1.035 
	 306 
	Lạch Huyện
	CIF

	Hạt nhựa LDPE LD2426K 
	Thái Lan
	 1.040 
	 306 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa LLDPE 3470
	Đài Loan
	 1.040 
	 256 
	Cảng Tân Vũ
	CIF

	Hạt nhựa HDPE innoplus HD6200B
	Thái Lan
	 1.040 
	 216 
	Cảng Vict
	CIF

	Hạt nhựa HDPE resin F1
	Singapore
	 1.040 
	 173 
	Nam Hải
	CIF

	Hạt nhựa HDPE grade HD5000S
	Hàn Quốc
	 1.040 
	 108 
	Xanh VIP
	CIF

	Hạt nhựa HDPE NG 7000H
	Hồng Kông
	 1.050 
	 128 
	Cảng Tiên Sa
	CIF

	Hạt nhựa MDPE LOTRENE QTR131
	Qatar
	 1.060 
	 255 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa HDPE EGDA 6888
	Singapore
	 1.068 
	 495 
	Cảng Hải An
	CIF

	Hạt nhựa HDPE HD7000F 
	Thái Lan
	 1.080 
	 72 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PET BOTTLE WANKAI 
	Trung Quốc
	 995 
	 88 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa PET YS 001
	Mỹ
	 1.090 
	 330 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PET loại S1 
	Trung Quốc
	 1.100 
	 345 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PET CHIP grade S105 
	Đài Loan
	 1.100 
	 22 
	Cảng Tân Vũ
	CIF

	Hạt nhựa PET SHINPET 5015W
	Thái Lan
	 1.145 
	 110 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PET CHIPS grade B284
	Đài Loan
	 1.150 
	 210 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PET resin RAMAPET H1 
	Indonesia
	 1.163 
	 230 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PET SA150T 
	Thái Lan
	 1.200 
	 96 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa POM IUPITAL F20
	Singapore
	 1.280 
	 52 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa POM Duracon M90CA
	Singapore
	 1.360 
	 40 
	Xanh VIP
	CIF

	Hạt nhựa PP grade SSPP640 BLACK
	Hàn Quốc
	 920 
	 120 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP grade P102
	Nhật Bản
	 1.000 
	 84 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP COPOLYMER P202
	Nhật Bản
	 1.000 
	 180 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP grade Y101GSQ
	Singapore
	 1.040 
	 96 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP LLDPE 218NJ
	Singapore
	 1.050 
	 198 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PPH T03 
	Hồng Kông
	 1.065 
	 200 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP homopolymer R03RR
	Mỹ
	 1.070 
	 312 
	Cảng Hải An
	CIF

	Hạt nhựa PP R600X
	Hàn Quốc
	 1.070 
	 136 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa PP homopolymer H110MA
	Hàn Quốc
	 1.075 
	 208 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP grade 1102K
	Mỹ
	 1.080 
	 272 
	Cảng Tân Vũ
	CIF

	Hạt nhựa PP MOPLEN HP500N
	Trung Quốc
	 1.080 
	 173 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP homopolymer HKR102
	Singapore
	 1.085 
	 149 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP homopolymer H030SG
	Mỹ
	 1.090 
	 364 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP grade PP521P
	Singapore
	 1.120 
	 495 
	Cát Lái
	CFR

	Hạt nhựa PP Z30S 
	Hồng Kông
	 1.120 
	 200 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP HP462S 
	Trung Quốc
	 1.120 
	 149 
	Đoạn Xá
	CIF

	Hạt nhựa PP TITANPRO MP430
	Malaysia
	 1.120 
	 99 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP resin F501 
	Hàn Quốc
	 1.130 
	 204 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa PP COPOLYMER CP55N
	Singapore
	 1.130 
	 198 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP resin J700
	Hàn Quốc
	 1.130 
	 102 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP HP500N MOPLEN
	Hồng Kông
	 1.130 
	 99 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP MH1850 
	Hàn Quốc
	 1.130 
	 98 
	Cảng Hải An
	CIF

	Hạt nhựa PP HP462S 
	Hồng Kông
	 1.130 
	 74 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PP HJ500 
	Hàn Quốc
	 1.140 
	 255 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa HIPS IDEMITSU HT50
	Malaysia
	 1.248 
	 160 
	Cảng Tân Vũ
	CIF

	Hạt nhựa EPS grade S2 338
	Đài Loan
	 1.270 
	 77 
	Nam Hải
	CIF

	Hạt nhựa HIPS HPS 850S
	Đài Loan
	 1.280 
	 209 
	Hải Phòng
	CIF

	Hạt nhựa GPPS grade GP150
	Thái Lan
	 1.300 
	 40 
	Cát Lái
	CFR

	Hạt nhựa PS STYRON A TECH 1180
	Thái Lan
	 1.358 
	 95 
	Xanh VIP
	CIF

	Bột nhựa PVC TK1300 huyền phù
	Nhật Bản
	 763 
	 48 
	Cát Lái
	CIF

	Bột nhựa PVC grade SG5
	Trung Quốc
	 813 
	 208 
	Cát Lái
	CIF

	Bột nhựa PVC huyền phù FJ 57 
	Indonesia
	 840 
	 180 
	Cát Lái
	CIF

	Bột nhựa PVC grade S1007
	Nhật Bản
	 850 
	 110 
	Cát Lái
	CIF

	Bột nhựa PVC grade H66 huyền phù
	Mỹ
	 850 
	 102 
	Nam Hải
	CIF

	Bột nhựa PVC SIAMVIC 266RC
	Thái Lan
	 855 
	 306 
	Xanh VIP
	CIF

	Bột nhựa PVC SP660 huyền phù
	Thái Lan
	 870 
	 520 
	Cát Lái
	CIF

	Bột nhựa PVC huyền phù TH700
	Nhật Bản
	 880 
	 416 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PVC IL127A 
	Indonesia
	 1.333 
	 30 
	Đình Vũ
	FOB

	Hạt nhựa PVC X6684GYA
	Hàn Quốc
	 1.356 
	 32 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa PV sản xuất dây AVSS
	Thái Lan
	 1.370 
	 30 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa PVC chưa hóa dẻo TWG1
	Seychelles
	 2.000 
	 22 
	Cát Lái
	CIF

	Hạt nhựa SAN resin 350HW
	Hồng Kông
	 1.430 
	 20 
	Đình Vũ
	CIF

	Hạt nhựa SAN resin 350HW
	Hàn Quốc
	 1.455 
	 40 
	Cảng Tân Vũ
	CIF


(Thống kê sơ bộ, từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Trung Quốc, Mỹ tăng mạnh

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2019 đạt 541 nghìn tấn với trị giá 784 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 39,5% về trị giá so với tháng 02/2019. 3 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,47 triệu tấn với trị giá 2,15 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

- Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan tăng mạnh trong tháng 3/2019.

Tham khảo thị trường nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2019 (Đvt: nghìn tấn)
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(Nguồn: Tổng cục hải quan)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 3/2019 đạt 89 nghìn tấn với trị giá 140 triệu USD, tăng 17,5% về lượng và tăng 19,2% về trị giá so với tháng 02/2019, chiếm tỷ trọng 16,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Arập Xêut tháng 3/2019 tăng 23,9% về lượng và tăng 24,9% về trị giá so với tháng 02/2019, đạt 88 nghìn tấn với trị giá 96,1 triệu USD và chiếm tỷ trọng 16,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Đài Loan tháng 3/2019 tăng 51,5% về lượng và tăng 53,1% về trị giá so với tháng trước, đạt 65,6 nghìn tấn với trị giá 106 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,1% tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam. Chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường Đài Loan là PP, ABS, PVC. 

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc tháng 3/2019 tăng mạnh, đạt 64,6 nghìn tấn với trị giá 113 triệu USD, tăng 127% về lượng và tăng 110% về trị giá so với tháng 02/2019, chiếm tỷ trọng 12% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PP, PE và PVC.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan tháng 3/2019 tăng 31% về lượng và tăng 33,6% về trị giá so với tháng trước, đạt 55,6 nghìn tấn với trị giá 74 triệu USD và chiếm tỷ trọng 10,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Tham khảo cơ cấu thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2019

	% theo khối lượng
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(Nguồn: Tổng cục hải quan)

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Mỹ tháng 3/2019 đạt 50,4 nghìn tấn với trị giá 62,6 triệu USD, tăng 46,1% về lượng và tăng 38,5% về trị giá so với tháng 02/2019 và chiếm tỷ trọng 9,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. PE, PP, là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Singapore tháng 3/2019 tăng 43,8% về lượng và tăng 43,6% về trị giá so với tháng trước, đạt 21,9 nghìn tấn với trị giá 29,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PE và PP.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Nhật Bản tháng 3/2019 đạt 21,6 nghìn tấn với trị giá 43,6 triệu USD, tăng 22,2% về lượng và tăng 20,4% về trị giá so với tháng 02/2019, chiếm tỷ trọng 4% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam. Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này như: PE, PP.

Tham khảo thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2019

	Thị trường
	Tháng 3/2019
	So tháng 02/2019

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng (%)
	Trị giá (%)

	 Hàn Quốc 
	89.105
	140.456.546
	17,52
	19,23

	 ArËp Xªut  
	88.123
	96.140.967
	23,86
	24,93

	 Đài Loan 
	65.602
	105.919.614
	51,48
	53,13

	 Trung Quốc 
	64.629
	112.890.802
	127,27
	109,77

	 Thái Lan 
	55.616
	73.956.034
	30,98
	33,63

	 Mỹ 
	50.381
	62.571.726
	46,14
	38,50

	 Singapore 
	21.850
	29.800.655
	43,76
	43,58

	 Nhật Bản 
	21.575
	43.601.203
	22,15
	20,42

	 Malaysia 
	17.704
	26.373.455
	23,71
	27,46

	 UAE 
	15.882
	18.293.303
	71,22
	72,34

	 Qatar 
	10.911
	11.366.372
	134,39
	128,44

	 Kuwait
	9.182
	9.808.038
	168,79
	166,50

	 Indonesia 
	7.020
	8.772.591
	-0,88
	-4,45

	 ấn Độ 
	6.626
	8.216.973
	-44,58
	-40,70

	 Đức 
	2392
	11.147.258
	149,69
	144,45

	 Tây Ban Nha 
	1511
	2.514.411
	116,17
	81,33

	 Australia 
	1174
	1.599.104
	73,93
	57,89

	 Hà Lan 
	942
	1.667.366
	118,56
	109,79

	 Philipine 
	767
	1.202.014
	208,03
	11,45

	 Pháp 
	726
	1.971.417
	362,42
	198,75

	 Bỉ 
	546
	1.619.119
	-36,07
	3,49

	 Italia 
	526
	2.016.277
	-3,84
	8,22

	 Anh 
	498
	1.031.842
	215,19
	65,91

	 Canada 
	451
	496.707
	-39,95
	-37,23

	 Hồng Kông 
	413
	709.683
	134,66
	155,50

	 Nam Phi 
	223
	276.705
	792,00
	839,48

	 Braxin 
	194
	504.385
	77,98
	79,47


(Nguồn: Tổng cục hải quan)

Tham khảo doanh nghiệp nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 3/2019

Trong tháng 3/2019, đã có 1.207 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu với mức kim ngạch đạt trên 100 nghìn USD. Trong đó, 771 doanh nghiệp đạt trên 200 nghìn USD; 353 doanh nghiệp đạt trên 500 nghìn USD; 158 doanh nghiệp đạt trên 1 triệu USD và 58 doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu trên 2 triệu USD.
	Tên doanh nghiệp
	Trị giá (nghìn USD)

	Cty Cổ Phần Nhựa Opec
	       19.265 

	Cty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
	       15.599 

	Cty TNHH Hyosung Đồng Nai
	       14.927 

	Cty TNHH Hyosung Việt Nam
	       11.946 

	Cty Cổ Phần Nhựa Và Môi Trường Xanh An Phát
	         9.800 

	Cty TNHH Tiếp Vận Thăng Long
	         9.188 

	Cty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân
	         8.678 

	Cty Cổ Phần Nhựa Hưng Yên
	         7.783 

	Chi Nhánh Cty Cổ Phần TM Và DL Bình Dương - Tbs' Logistics
	         7.264 

	Cty Cổ Phần á Đông Adg
	         6.388 

	Cty TNHH Sik Việt Nam
	         5.721 

	Cty TNHH Nyk Logistics Việt Nam
	         5.507 

	Cty TNHH Vận Tải Việt Nhật
	         5.099 

	Cty TNHH Nhựa Phương Anh
	         4.582 

	Cty Cổ Phần Sản Xuất Tổng Hợp An Thành
	         4.566 

	Cty TNHH Hspolytech
	         4.536 

	Cty TNHH Hoá Chất Công Nghệ Samsung Việt Nam
	         4.515 

	Cty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam
	         4.489 

	Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Cẩm Thành
	         4.289 

	Cty Cổ Phần Nhựa Tín Kim
	         3.712 

	Cty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
	         3.694 

	Cty TNHH Bao Bì Tấn Phong
	         3.596 

	Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Cẩm Thành Việt Nam
	         3.383 

	Cty TNHH Nhựa Cao Su Tiee Ing Việt Nam
	         3.305 

	Cty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ
	         3.261 

	Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Máy Và Phụ Tùng
	         3.071 

	Cty TNHH Nagase Việt Nam
	         3.019 

	Cty TNHH Hwaseung Vina
	         2.982 

	Cty TNHH Đa Hợp Evatech Việt Nam
	         2.953 

	Dntn Sản Xuất Thương Mại Tân Hợp Phú
	         2.890 

	Chi Nhánh Cty TNHH Sankyu (Việt Nam) Tại Hải Dương
	         2.855 

	Cty TNHH Nhựa Hừng Đông
	         2.841 

	Cty TNHH Nan Pao Resins Việt Nam
	         2.729 

	Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn
	         2.690 

	Cty TNHH Fotai Việt Nam
	         2.656 

	Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
	         2.626 

	Cty Cổ Phần Nhựa Bảo Vân
	         2.515 

	Cty TNHH Sản Xuất Nhựa Việt Nhật
	         2.463 

	Cty TNHH Rkw Việt Nam
	         2.411 

	Tổng Cty Dung Dịch Khoan Và Hoá Phẩm Dầu Khí - Ctcp
	         2.385 

	Cty TNHH Một Thành Viên Nhựa Bao Bì Việt Phát
	         2.329 

	Cty TNHH Nhựa Abc
	         2.320 

	Cty TNHH Sekisui Việt Nam
	         2.312 

	Cty Cổ Phần Sam Chem Quả Cầu
	         2.263 

	Cty TNHH Brenntag Việt Nam
	         2.230 

	Cty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
	         2.211 

	Cty Cổ Phần Nhựa Châu Âu
	         2.195 

	Cty TNHH Thương Mại Vĩnh Cường
	         2.183 

	Cty TNHH Nissei Electric Việt Nam
	         2.144 

	Cty TNHH ống Giấy Hàn Việt
	         2.142 

	Cty TNHH Cedo (Việt Nam)
	         2.125 

	Cty TNHH Tae Kwang Mtc Việt Nam.
	         2.076 

	Cty Chang Shin Việt Nam TNHH.
	         2.070 

	Cty TNHH Great Eastern Resins Industrial ( Việt Nam)
	         2.049 

	Cty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
	         2.030 

	Cty TNHH Dainichi Color Việt Nam
	         2.011 

	Cty TNHH Hào Thành
	         2.004 

	Cty TNHH Srithai ( Việt Nam)
	         2.003 

	Chi Nhánh Cty TNHH Inabata Việt Nam
	         1.950 

	Cty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam
	         1.929 

	Cty TNHH Cáp Điện Và Hệ Thống Ls Việt Nam
	         1.926 

	Cty TNHH Hà Nội Samyoung Technology
	         1.907 

	Cty TNHH Pou Phong Việt Nam
	         1.901 

	Cty TNHH Oechsler Motion Việt Nam
	         1.863 

	Cty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam
	         1.822 

	Cty TNHH Lotte Advanced Materials Việt Nam
	         1.811 

	Chi Nhánh Cty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ
	         1.804 

	Cty TNHH Xuân Lộc Thọ
	         1.787 

	Cty TNHH Pouyuen Việt Nam
	         1.776 

	Cty Cổ Phần Omega Hà Nội
	         1.772 

	Cty TNHH Colour Billion
	         1.757 

	Cty TNHH Vina Showa
	         1.751 

	Cty TNHH Điện Tử Samsung Hcmc Ce Complex
	         1.746 

	Cty TNHH Điện Máy Aqua Việt Nam
	         1.739 

	Cty Cổ Phần Nhựa Reliable (Việt Nam)
	         1.729 

	Cty TNHH Công Nghiệp Kolon Bình Dương
	         1.680 

	Cty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Kỳ Phát
	         1.673 

	Cty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông
	         1.623 

	Cty TNHH Tenma Việt Nam
	         1.616 

	Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Chấn Sinh
	         1.607 

	Cty Cổ Phần Polyfill
	         1.573 

	Cty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai
	         1.566 

	Cty TNHH Framas Korea Vina
	         1.561 

	Cty TNHH Nước Giải Khát Và Thực Phẩm Suntory Việt Nam
	         1.557 

	Cty TNHH Minh Hưng Tiền Giang
	         1.526 

	Cty TNHH Chang Yang Việt Nam
	         1.504 

	Cty TNHH Liên Doanh Giao Nhận Kho Vận Bình Minh
	         1.496 

	Cty Cổ Phần Hoá Chất Nhựa
	         1.493 

	Cty TNHH Sx & Tm Toàn Thắng Plastics
	         1.493 

	Cty TNHH Dream Plastic
	         1.489 

	Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam
	         1.484 

	Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tín Đạt
	         1.467 

	Cty TNHH Một Thành Viên Sino Việt Nam
	         1.465 

	Cty TNHH Korea Mikasa Việt Nam
	         1.457 

	Cty Cổ Phần Trung Đông
	         1.451 

	Cty TNHH Nhựa Tân Lập Thành
	         1.450 

	Cty TNHH San Fang Việt Nam
	         1.439 

	Cty TNHH Đầu Tư ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
	         1.433 

	Cty TNHH Sung Shin A (Việt Nam)
	         1.429 

	Cty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
	         1.427 

	Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An Phú Vĩnh
	         1.422 

	Cty Giày Rieker Việt Nam
	         1.421 

	Cty TNHH Honda Trading Vietnam
	         1.406 

	Cty TNHH K-Tarpvina
	         1.394 

	Cty Cổ Phần Sản Xuất Tôn Đoàn Minh
	         1.371 

	Cty TNHH Gc Marketing Solutions Việt Nam
	         1.359 

	Cty Cổ Phần Tổng Hợp Hòa Phát Plastic
	         1.353 

	Cty TNHH Sambu Fine Việt Nam
	         1.343 

	Cty TNHH 3H Vina
	         1.313 

	Cty TNHH Nhựa Long Thành
	         1.303 

	Cty Cp Casablanca Việt Nam
	         1.285 

	Cty TNHH Urc Việt Nam
	         1.253 

	Cty TNHH Becker Industrial Coatings Việt Nam
	         1.250 

	Cty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam).
	         1.241 

	Cty TNHH Henkel Adhesive Technologies Việt Nam
	         1.236 

	Cty Cổ Phần C&H Vina
	         1.236 

	Cty TNHH Kho Vận C.Steinweg (Việt Nam)
	         1.226 

	Cty TNHH Inabata Việt Nam
	         1.218 

	Cty Cổ Phần Tân Phú Sài Gòn
	         1.217 

	Cty TNHH Sợi Thủy Tinh Thịnh Phát
	         1.193 

	Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Emc
	         1.192 

	Cty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam
	         1.178 

	Cty TNHH Một Thành Viên Nhựa Hải Thông
	         1.155 

	Cty TNHH Hóa Nhựa Đệ Nhất
	         1.149 

	Cty TNHH Indochine Foamtech
	         1.148 

	Cty TNHH Sx Tm Dv Tân Tường Khang
	         1.145 

	Cty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Hải Dương
	         1.140 

	Cty TNHH Jm Plastics Việt Nam
	         1.139 

	Cty TNHH Công Nghiệp Minh Hưng
	         1.138 

	Cty Cổ Phần Cáp Điện Và Hệ Thống Ls-Vina
	         1.137 

	Chi Nhánh Cty Cổ Phần Diana Unicharm - Bắc Ninh
	         1.136 

	Cty Cổ Phần Nhựa Youl Chon Vina
	         1.136 

	Cty TNHH Sojitz Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
	         1.135 

	Cty TNHH Vạn Liên Hoa
	         1.130 

	Cty Cổ Phần Kaps Tex Vina
	         1.126 

	Cty TNHH Sơn Kova
	         1.122 

	Cty TNHH Pou Hung Việt Nam
	         1.119 

	Cty TNHH Canon Việt Nam - Chi Nhánh Quế Võ
	         1.118 

	Cty TNHH Dây Cáp Điện Ôtô Sumiden Việt Nam
	         1.109 

	Cty Cổ Phần Bao Bì Nhơn Trạch
	         1.103 

	Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lưới Nhựa Tân Hải Hồng
	         1.100 

	Cty Cổ Phần Tae Kwang Vina Industrial
	         1.092 

	Cty TNHH Basf Việt Nam
	         1.090 

	Cty TNHH Ktc Electronics Việt Nam
	         1.090 

	Cty TNHH Dệt Đông Tiến Hưng
	         1.057 

	Cty TNHH Homepoly Industries
	         1.056 

	Cty TNHH Panasonic Việt Nam
	         1.055 

	Cty TNHH Hansol Cnp Vina
	         1.055 

	Cty TNHH Fong Ho
	         1.050 

	Cty Cổ Phần Nội Thất Glory Việt Nam
	         1.044 

	Cty TNHH Vật Liệu Bao Bì Nhựa Ifc
	         1.035 

	Cty TNHH Một Thành Viên Nhựa Nhật Tân
	         1.035 

	Cty TNHH Living & Life Vina
	         1.030 

	Cty TNHH Một Thành Viên Nhựa Bình Minh Miền Bắc
	         1.027 


(Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ mang tính chất tham khảo)

Xuất khẩu sản phẩm nhựa

Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần từ 04/4 đến 11/4/2019
Sơ bộ thống kê, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam tuần qua đạt 87,5 triệu USD, giảm 14,3% so với tuần trước.
Về thị trường xuất khẩu

Trong tuần qua, sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều nhất tới 2 thị trường là Nhật Bản và Hàn Quốc với kim ngạch xuất khẩu đều đạt trên 12,0 triệu USD. So với tuần trước, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới hai thị trường này đều giảm với mức giảm lần lượt là 11,4% và 12,4%.
Tham khảo thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần qua
	Thị trường
	Kim ngạch (USD)
	Tỷ trọng (%)
	So tuần trước (%)

	Nhật Bản
	18.172.837
	20,8
	-11,4

	Hàn Quốc
	12.103.413
	13,8
	-12,4

	Mỹ
	7.914.695
	9,0
	-9,5

	Đài Loan
	7.458.786
	8,5
	-9,1

	Hồng Kông
	7.036.408
	8,0
	-17,0

	Singapore
	3.655.628
	4,2
	-28,1

	Trung Quốc
	3.039.609
	3,5
	-20,1

	Đức
	2.743.604
	3,1
	-23,0

	Campuchia
	2.718.879
	3,1
	-5,7

	Anh
	2.185.489
	2,5
	5,0

	Indonesia
	1.906.248
	2,2
	-22,0

	ấn Độ
	1.478.645
	1,7
	-8,4

	Đảo British Virgin
	1.389.622
	1,6
	-2,1

	Hà Lan
	1.224.442
	1,4
	-28,5

	Philippin
	1.222.760
	1,4
	40,2

	Malaysia
	1.139.192
	1,3
	-31,1

	Thái Lan
	1.102.292
	1,3
	-42,2


Về chủng loại xuất khẩu 

Trong tuần, các sản phẩm nhựa xuất khẩu đều có kim ngạch xuất khẩu biến động với so với tuần trước.
Tham khảo xuất khẩu sản phẩm nhựa theo mã
	Mó sản phẩm
	Kim ngạch (USD)
	Tỷ trọng (%)
	Tỷ trọng (%)

	3923
	28.126.024
	32,1
	-16,6

	3926
	22.815.753
	26,1
	-13,6

	3921
	12.624.454
	14,4
	3,9

	3920
	8.049.775
	9,2
	-31,8

	3919
	5.581.877
	6,4
	-7,9

	3924
	4.224.748
	4,8
	-7,9

	3925
	2.748.975
	3,1
	-18,7

	3917
	1.913.810
	2,2
	-14,2

	3918
	885.035
	1,0
	-11,3

	3922
	563.970
	0,6
	-29,8


Tham khảo giá một số lô hàng sản phẩm nhựa xuất khẩu
(tuần từ 04/4 đến 11/4/2019)
	Chủng loại
	Thị trường
	§VT
	Lượng
	Đơn giá (USD)
	Cảng/Cửa khẩu
	§K GH

	Băng dính
	Hàn Quốc
	chiếc
	1.000
	0,8
	Hà Nội
	FOB

	Băng keo nhựa
	Campuchia
	bao
	150
	38,2
	Bắc Đại
	DAF

	Bình nhựa 2L
	Estonia
	chiếc
	300
	2,4
	Transimex
	FOB

	Bình nhựa 550ML
	Estonia
	chiếc
	510
	1,6
	Transimex
	FOB

	Bình nhựa 650ml
	Estonia
	chiếc
	510
	1,9
	Transimex
	FOB

	Bình nhựa có tay cầm 2L
	Estonia
	chiếc
	304
	2,0
	Transimex
	FOB

	Bàn sơn mài bằng nhựa poly resin(51*51*51) cm
	Mỹ
	chiếc
	35
	164,4
	Transimex
	FOB

	Bồn rửa mặt 
	Nhật Bản
	chiếc
	40
	165,2
	Cát Tiên Sa
	CIF

	Bao bì nhựa đã in,(100mm*140mm)
	Philippin
	kg
	1.581
	5,8
	Thị Vải
	CIF

	Bao PP dệt, QC: (100*100*230)cm
	Đài Loan
	chiếc
	303
	11,6
	Cát Lái
	CIF

	Bao PP dệt, QC: (104*104*205)cm
	Đài Loan
	chiếc
	850
	11,3
	Cát Lái
	CIF

	Bao PP dệt, QC: (108*102*120)cm
	Đài Loan
	chiếc
	140
	14,0
	Cát Lái
	CIF

	Bao PP dệt, QC: (F113*125)cm
	Đài Loan
	chiếc
	1.100
	9,0
	Cát Lái
	CIF

	Bộ 3 Hộp nhựa 610ml
	Đài Loan
	bộ
	1.500
	0,8
	Cát Lái
	FOB

	Bộ 3 hộp nhựa HPL827 4.5L *1, HPL812 1.0L *1, HPL814 460ML *1
	Đài Loan
	bộ
	1.504
	2,8
	Cát Lái
	FOB

	Bộ dao, muỗng, nĩa FS màu trong  (194X6=1,164 pcs)/thùng
	Mỹ
	bao
	416
	19,3
	Cái Mép TCIT
	FOB

	Bộ hộp nhựa và khay nhựa đựng linh kiện
	Nhật Bản
	bộ
	3
	280,7
	Tân Vũ
	FOB

	Bộ phận nhựa xe máy
	Bemuda
	bao
	1
	722,2
	Hồ Chí Minh
	DAP

	Cây phơi quần áo, cỡ 69-106cm
	Nhật Bản
	chiếc
	3.700
	0,5
	Tân Vũ
	FOB

	Chậu bằng nhựa, qui cách 100x40x80 (cm)(1cái/bộ)
	Đức
	bộ
	13
	96,7
	Cát Lái
	FOB

	Chậu bằng nhựa, qui cách 57x57x57 (cm)(4cái/bộ)
	Đức
	bộ
	24
	135,1
	Cát Lái
	FOB

	Chậu bằng nhựa, qui cách 77x77x57 (cm)(1cái/bộ)
	Đức
	bộ
	8
	107,1
	Cát Lái
	FOB

	Chậu bằng nhựa, qui cách 97x97x67 (cm)(1cái/bộ)
	Đức
	bộ
	8
	174,4
	Cát Lái
	FOB

	Chậu phun nước (32x32x88 (cm))(1cái/bộ)
	Đức
	bộ
	6
	162,6
	Cát Lái
	FOB

	Chậu phun nước 977x77x66) (cm)(1cái/bộ)
	Đức
	bộ
	6
	133,0
	Cát Lái
	FOB

	Cuộn màng nhựa MLT B-3000Blue. 300MMX800M Corona
	Australia
	Roll
	49
	249,2
	Cát Lái
	FOB

	Cuộn Màng nhựa MLT ML40MU. 280MMX1000M Roll
	Australia
	Roll
	80
	354,4
	Cát Lái
	FOB

	Dây nhựa PET (poly etylen terephtalat) không xốp 
	Australia
	kg
	1.000
	1,3
	Nam Hải
	FOB

	Hộp  nhựa 1.5L
	Đài Loan
	chiếc
	1.500
	0,8
	Cát Lái
	FOB

	Hộp nhưa 550 ML
	Estonia
	chiếc
	864
	0,6
	Transimex
	FOB

	Hộp nhựa
	Nhật Bản
	chiếc
	12
	348,4
	Đình Vũ 
	FOB

	Hộp nhựa đựng sản phẩm loại nhỏ, (0.53x0.37x0.2)m 
	Nhật Bản
	chiếc
	146
	6,6
	Nam Hải
	FOB

	Hộp nhựa 1.3L
	Đài Loan
	chiếc
	4.014
	0,8
	Cát Lái
	FOB

	Hộp nhựa 1150ml
	Đài Loan
	chiếc
	1.200
	0,9
	Cát Lái
	FOB

	Hộp nhựa 350ml
	Đài Loan
	chiếc
	1.504
	0,5
	Cát Lái
	FOB

	Hộp nhựa 870ML
	Đài Loan
	chiếc
	1.008
	0,6
	Cát Lái
	FOB

	Hộp nhựa hai chiều 560ML+310ML
	Đài Loan
	chiếc
	1.884
	0,9
	Cát Lái
	FOB

	Hộp nhựa hai chiều 760ML+310ML
	Đài Loan
	chiếc
	1.764
	0,9
	Cát Lái
	FOB

	Màng bảo vệ bằng nylon
	Mỹ
	chiếc
	1.200
	0,7
	Hà Nội
	FOB

	Màng co PVC 
	Campuchia
	kg
	9.000
	1,4
	Chàng Riệc
	DAF

	Màng co xanh in chữ trắng
	Campuchia
	kg
	3.500
	2,0
	Chàng Riệc
	DAF

	Màng nhựa LLDPE (Clear Film) - 100mic x 630mm (Optimax)
	Thái Lan
	kg
	9.863
	1,7
	Cát Lái
	CIF

	Màng nhựa Polyethylen tự dính dạng cuộn (1040mm*500m)
	Hàn Quốc
	mét vuông
	15.600
	1,4
	Tân Vũ
	CIF

	MÀNG PE (675mmx25m) 
	Campuchia
	kg
	479
	1,9
	Chàng Riệc
	DAF

	Mica L0 2mmx1m22x2m44 (dạng tấm) 
	Campuchia
	tấm
	200
	24,0
	Khánh Bình
	DAF

	Miếng đệm bằng nhựa silicon 
	Hàn Quốc
	chiếc
	12.960
	0,8
	Hà Nội
	FOB

	Miếng bảo vệ bằng nhựa
	Singapore
	chiếc
	479
	1,1
	Hà Nội
	FOB

	Miếng nhựa dùng trong hệ thống thông gió (96.91x204.50mm) 
	Hồng Kông
	chiếc
	1.000
	1,4
	Cát Lái
	FOB

	Miếng nhựa nối 
	Trung Quốc
	chiếc
	360
	1,6
	Cát Lái
	CIF

	Miếng trang trí
	Nhật Bản
	chiếc
	300
	7,7
	Hà Nội
	FOB

	Muỗng FS màu trong  (24x24=576 pcs)/thùng
	Mỹ
	bao
	335
	6,9
	Cái Mép TCIT
	FOB

	Nắp đậy sản phẩm (1150x1180x40mm)
	Nhật Bản
	chiếc
	49
	12,0
	Thị Vải
	FCA

	Nắp đậy và bệ ngồi 
	Hàn Quốc
	bộ
	100
	11,0
	Hải Phòng
	FOB

	Nắp bảo vệ cầu chì 
	Singapore
	chiếc
	2.020
	1,4
	Hải Phòng
	FOB

	Nắp chụp tay cầm máy mài
	Nhật Bản
	chiếc
	3.000
	1,8
	Cát Lái
	FOB

	Nắp máy hát dùng cho xe hơi 
	Singapore
	chiếc
	5.500
	2,1
	Transimex
	FOB

	Nẹp nhựa dài 3 mét
	Campuchia
	bao
	250
	34,4
	Bắc Đại
	DAF

	Nút điều chỉnh của mũ bảo hộ lao động 19092 (01 bộ = 04 cái)
	Hồng Kông
	bộ
	720
	1,8
	Cái Mép
	FOB

	Nút nhựa 
	Singapore
	chiếc
	3.000
	0,5
	Transimex
	FOB

	Nút nhựa dùng cho xe hơi
	Singapore
	chiếc
	13.200
	0,6
	Transimex
	FOB

	Nĩa FS màu trong  (24x24=576 pcs)/thùng
	Mỹ
	bao
	579
	8,9
	Cái Mép TCIT
	FOB

	Pallet nhựa dùng để đóng hàng
	Hàn Quốc
	chiếc
	19
	55,0
	Green Port
	FOB

	Pallet nhựa dùng để đóng hàng (1.14x1.19)m (
	Nhật Bản
	chiếc
	20
	51,8
	Nam Hải
	FOB

	Pallet nhựa dùng để đóng hàng (1.1x1.1)m 
	Nhật Bản
	chiếc
	20
	32,3
	Nam Hải
	FOB

	Tấm chắn sau điện thoại
	Nhật Bản
	chiếc
	5.000
	0,5
	Hà Nội
	FOB

	Tấm nhựa 2 mặt, đã tạo khe hở cách nhiệt[40cmx20cmx3mm] 
	Nhật Bản
	chiếc
	950
	0,6
	Đình Vũ 
	FOB

	Tấm nhựa in trang trí giày 0.8mm x 34cm x 49cm
	Trung Quốc
	tấm
	1.000
	7,9
	Cát Lái
	FOB

	Tấm nhựa Poly etylen xốp. Kích thước (50x32) cm x 2.5 ly
	Campuchia
	kg
	760
	3,5
	Lệ Thanh
	DAP

	Tấm nhựa Poly etylen xốp. Kích thước 1m2x250m x 2.5ly
	Campuchia
	kg
	650
	2,4
	Lệ Thanh
	DAP

	Tấm nhựa pvc(0.14mm x 72.5") (1,800 YARD)
	Đài Loan
	m
	1.646
	0,5
	Cát Lái
	CIF

	Tấm nhựa pvc(0.15mm x 32.68")(5,050 Y)
	Thái Lan
	m
	4.618
	0,6
	Cát Lái
	FOB

	Tấm nilon[50cmx40cmx1mm] 
	Nhật Bản
	chiếc
	1.129
	0,8
	Đình Vũ 
	FOB

	Tấm thảm  45X45cm 
	Hồng Kông
	chiếc
	1.068
	5,6
	Cát Lái
	FOB

	Tấm thảm  60X60cm
	Hồng Kông
	chiếc
	152
	3,6
	Cát Lái
	FOB

	Tấm TPU (H83 Matte-1370mm*0.5mm)
	Hồng Kông
	yards
	75
	9,2
	Transimex
	FOB

	Tấm vách ngăn bằng nhựa
	Nhật Bản
	chiếc
	4.889
	3,3
	Đình Vũ 
	FOB

	Thảm trải sàn PVC 1.00MM x 79"
	Indonesia
	100 mét
	146
	206,0
	Tân Vũ
	CIF

	Thùng đựng vật tư
	Nhật Bản
	chiếc
	136
	7,0
	Đình Vũ 
	FOB

	Thùng nhựa (dùng để đóng gói hàng hóa)
	Nhật Bản
	chiếc
	80
	12,9
	Tân Cảng
	FOB

	Thùng nhựa đựng sản phẩm cụm day cáp bóng đèn ô tô
	Hàn Quốc
	chiếc
	150
	10,9
	Green Port
	FOB

	Thùng nhựa đựng sản phẩm cụm day cáp bóng đèn ô tô (0.32x0.37x0.53m)
	Hàn Quốc
	chiếc
	600
	10,9
	Green Port
	FOB

	Thùng nhựa gập(70x40x20 cm) (hàng đã qua sử dụng)
	Hàn Quốc
	chiếc
	769
	13,4
	Green Port
	CFR

	Túi nhựa có quai màu trắng kích thước 300+2x70x500mm
	Ba Lan
	tÊn
	20
	1.619,7
	Xanh Vip
	FOB

	Túi nhựa HDPE, đóng gói: 5000 chiếc/ kiện
	Tây Ban Nha
	bịch
	1.570
	22,5
	Nam Hải
	FOB

	Túi nhựa không quai, màu trắng (50x55 cm)
	Hà Lan
	tÊn
	1
	1.800,0
	Tân Vũ
	CIF

	Túi nhựa không quai, màu trắng (630x600mm)
	Hà Lan
	tÊn
	5
	1.829,3
	Tân Vũ
	CIF

	Túi nhựa PE 
	Anh
	bao
	477
	11,8
	Nam Hải
	FOB

	Túi nhựa PE  550mm X 300mm +170mm (1PKG = 100CÁI)
	Đài Loan
	gói
	972
	1,6
	Cát Lái
	FOB

	TÚI NHỰA PE 45L. NATURAL, NO PRINTING, 650x800x13mic
	Nhật Bản
	bao
	312
	21,7
	Tân Vũ
	FOB

	Túi nhựa PE 540mm X 300mm +150mm (1PKG = 100Cái)
	Đài Loan
	gói
	11.900
	1,1
	Cát Lái
	FOB

	Tói nhùa PE, 300 x450mm x 42mic; 15.65kg/thïng;
	Anh
	bao
	232
	24,3
	Hải  An  
	FOB

	Túi nhựa, có quai, màu trắng (400+250x800 mm)
	Nhật Bản
	tÊn
	6
	1.768,3
	Tân Vũ
	FOB

	Túi nhựa, có quai, màu trắng(210+130x450mm)
	Nhật Bản
	tÊn
	2
	1.763,8
	Tân Vũ
	FOB

	Túi nhựa, không quai, màu trắng, (900 x 1000 mm)
	Nhật Bản
	tÊn
	3
	1.555,6
	Tân Vũ
	FOB

	Túi nhựa, không quai, màu trắng,(650 x 800 mm)
	Nhật Bản
	tÊn
	2
	1.633,7
	Tân Vũ
	FOB

	Túi nilon trắng (34x60cm, 17 mic), chất liệu nhựa HDPE, không in
	Tây Ban Nha
	bao
	548
	24,9
	Đình Vũ
	FOB

	Túi nilon trắng (50x85cm, 23 mic), chất liệu nhựa HDPE, không in
	Tây Ban Nha
	bao
	509
	19,2
	Đình Vũ
	FOB

	Túi nilon trắng (60x100cm, 25 mic), chất liệu nhựa HDPE, không in
	Tây Ban Nha
	bao
	209
	22,0
	Đình Vũ
	FOB

	Tói PE, 24000 c¸i/kiÖn
	Đài Loan
	barrel
	39
	33,9
	Cát Lái
	FOB

	Túi xốp HDPE cuồn 6  x 10  inches, màu trắng trong
	Mỹ
	kg
	12.005
	1,8
	Transimex
	FOB

	Túi xốp LDPE cuồn 11  x 19  inches, màu trắng  trong
	Mỹ
	kg
	5.193
	1,7
	Transimex
	FOB

	Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 100M; Màu: blue/silver; Định lượng: 115 gr/m2;
	Indonesia
	Roll
	85
	38,4
	Xanh Vip
	CIF

	Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 3M; Màu: r.blue/silver; Định lượng: 140 gr/m2;
	Đức
	chiếc
	3.075
	1,7
	Nam Hải
	FOB

	Vải bạt đã tráng phủ loại: 2M x 7000M; Màu: blue/orange; Định lượng: 115 gr/m2;
	Indonesia
	Roll
	5
	2.656,5
	Xanh Vip
	CIF

	Vải bạt đã tráng phủ loại: 3M x 4M; Màu: r.blue/silver; Định lượng: 140 gr/m2;
	Đức
	chiếc
	2.037
	3,1
	Nam Hải
	FOB

	Vải bạt đã tráng phủ loại: 8M x 10M; Màu: orange/o.green; Định lượng: 140 gr/m2;
	Đức
	chiếc
	426
	18,1
	Nam Hải
	FOB

	Vải nhựa tráng phủ PE 70G/SQM, 2.4/3.3x450M, WHITE/BLACK.
	Nga
	tÊn
	18
	2.149,7
	Đình Vũ 
	FOB

	Vỏ sau bàn phím điện thoại
	Nhật Bản
	chiếc
	600
	2,2
	Hà Nội
	FOB

	Vỏ trước màn hình điện thoại
	Nhật Bản
	chiếc
	1.000
	1,2
	Hà Nội
	FOB



(Thống kê sơ bộ, từ số liệu của Tổng cục Hải quan)

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam tăng trong quý I/2019

- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong quý I/2019 đạt 807,3 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tính riêng trong tháng 3/2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam đạt 302,5 triệu USD, tăng mạnh 70,3% so với tháng 2/2019 và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2018. 
Trong tháng 3/2019 xuất khẩu sản phẩm nhựa tăng mạnh một phần là do các đơn hàng xuất khẩu sản phẩm nhựa trong tháng 2/2019 chưa xuất khẩu được do kỳ nghỉ tết kéo dài nên chuyển sang xuất khẩu vào tháng 3/2019. 

Nhìn chung xuất khẩu sản phẩm nhựa sang 10 thị trường lớn nhất trong quý I/2019 đều tăng so với cùng kỳ năm 2018, chỉ có xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường Hà Lan giảm. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang hai thị trường Trung Quốc và Hồng Kông tăng rất mạnh trong quý đầu tiên của năm 2019, đưa 2 thị trường này trở thành thị trường lớn thứ 4 và thứ 5 của sản phẩm nhựa xuất khẩu nước ta trong quý I/2019. 

Trong quý I/2019, sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu vẫn tăng trưởng, tăng mạnh nhất là Nhật Bản, Mỹ và môt số thị trường Châu á nhưng xuất khẩu sang một số thị trường châu Âu chỉ tăng thấp, thậm chí kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hà Lan lại giảm. Nguyên nhân do thị trường Châu Âu ngày càng thắt chặt việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần vì ảnh hưởng đến môi trường. Tại cuộc họp ở Strasbourg, với 35 phiếu chống, 28 phiếu trắng, 560 phiếu thuận, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm dao kéo nhựa sử dụng một lần, bông ngoáy tai, ống hút và thìa khuấy như một phần của đạo luật chống lại rác thải nhựa trên biển và gây ô nhiễm đại dương. Cuộc bỏ phiếu mở đường cho lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần có hiệu lực vào năm 2021 tại tất cả các quốc gia thành viên. Vương quốc Anh sẽ phải tuân theo các quy tắc nếu tham gia và kéo dài thời gian chuyển tiếp Brexit vì chưa thể tìm kiếm được một thỏa thuận mới với EU. 

Hiện nay, không chỉ thế giới đang hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần và ống hút nhựa làm ô nhiễm môi trường mà ngay cả Việt Nam một số siêu thị đã cấm bán sản phẩm nhựa dùng một lần và ống hút. Theo thống kê của Hiệp hội Nghiên cứu biển Mỹ năm 2018, có hơn 8,3 tỷ ống hút nhựa đang làm ô nhiễm gần như tất cả bãi biển trên toàn thế giới. Một số tiểu bang của Mỹ sẽ cấm ống hút nhựa từ 2020; nhiều quốc gia trên thế giới đã có quy định nghiêm khắc đối với ống hút nhựa, điển hình như tại Anh cấm dùng ống hút nhựa tại quán cà phê, Hàn Quốc sẽ cấm sử dụng ống hút nhựa hoàn toàn từ 2027.

Ngoài ra, trong năm 2019, ngành nhựa Việt Nam vẫn gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất sản phẩm nhựa. Ngay trong quý I/2019, ngành nhựa Việt Nam vẫn nhập khẩu nguyên liệu tăng mạnh cả về lượng và trị giá. Sản phẩm ngành nhựa Việt Nam phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nên rất khó kiểm soát giá.

Tái chế phế liệu cũng là một hướng đi góp phần giải quyết nguyên liệu đầu vào với giá rẻ, đặc biệt khi Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá đứng thứ 5 thế giới về rác thải nhựa. Quy hoạch ngành nhựa đến 2020 tầm nhìn 2025 đã có định hướng về tái chế phế liệu tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhiều kết quả. Tại thị trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sở tài nguyên và môi trường các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tiếp tục xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm trung gian: phôi kim loại, hạt nhựa, sản phẩm nhựa tái chế thương phẩm nếu đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian nêu trên đến hết ngày 31/12/2024

Trong thời gian tới, ngành nhựa thế giới đang chú trọng sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường nên các doanh nghiệp Việt Nam nhựa cần tạo ra các sản phẩm nhựa tự phân hủy, thân thiện với môI trường.
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa năm 2018 - 2019 (Đvt: triệu USD)
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Về các thị trường xuất khẩu các sản phẩm nhựa

Trong quý I/2019, sản phẩm nhựa Việt Nam xuất khẩu đến 19 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 triệu USD. Trong đó, có 2 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa Việt Nam trên 100 triệu USD đó là Nhật Bản và Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu đến 2 thị trường này đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018. 

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 2 tháng đầu năm 2019
(% tính theo trị giá)
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn nhất của sản phẩm nhựa xuất khẩu nước ta trong quý I/2019, với kim ngạch đạt 178,1 triệu USD, chiếm 22,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2018. 

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Mỹ trong quý đầu tiên của 2019 tăng mạnh, với kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này đạt 128,5 triệu USD, chiếm 15,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tới Mỹ tăng mạnh 31,3%. Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Mỹ lớn thứ 2 trong  quý.

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 sản phẩm nhựa xuất khẩu của Việt Nam trong qúy I/2019, với kim ngạch xuất khẩu đạt 47,9 triệu USD, chiếm 5,9% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa, tăng mạnh 35,5% và so với cùng kỳ năm 2018. 

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đến thị trường Trung Quốc và Hồng Kông tăng mạnh trong qúy I/2019 đưa 2 thị trường này nằm trong nhóm 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất của sản phẩm nhựa xuất khẩu Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới 2 thị trường này đạt tương ứng 35,7 triệu USD và 35,6 triệu USD, cùng chiếm 4,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm trong quý. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang 2 thị trường này đều tăng mạnh với mức tăng lần lượt là 46,5% và 170,4%.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa đến thị trường Campuchia cũng tăng trong 3 tháng đầu năm 2019, đạt 34,6 triệu USD, chiếm 4,3% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 3 tháng, tăng mạnh 24,9% so với cùng kỳ năm 2018. Campuchia là thị trường lớn thứ 6 của sản phẩm nhựa xuất khẩu nước ta trong quý.

Trong khi đó, xuất khẩu sản phẩm nhựa đến thị trường Hà Lan giảm so với cùng kỳ năm 2018, đạt 34,1 triệu USD, chiếm 4,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 3 tháng, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2018. Hà Lan tụt xuống là thị trường lớn thứ 7 của sản phẩm nhựa nước ta trong quý I/2019.

Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới ấn Độ vẫn tăng rất mạnh trong quý I/2019, với kim ngạch đạt 19,3 triệu USD, chiếm 2,4% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 3 tháng. So với cùng kỳ năm 2108, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này tăng rất mạnh 158,7%, đưa thị trường này trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ 11 của sản phẩm nhựa xuất khẩu nước ta trong quý I/2019. ấn Độ là thị trường có nhiều triển vọng của ngành nhựa xuất khẩu nước ta trong năm 2019.
Tham khảo thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa trong quý I/2019

	Thị trường
	Tháng 3/2019 (USD)
	So T2/2019 (%)
	Quý

I/2019 (USD)
	Tỷ trọng ( %)
	So với 3T-2018

	Nhật Bản
	66.330.515
	55,4
	178.104.522
	22,1
	21,8

	Mỹ
	49.082.601
	94,9
	128.545.619
	15,9
	31,3

	Hàn Quốc
	17.080.558
	58,8
	47.881.871
	5,9
	35,5

	Trung Quốc
	17.412.717
	122,5
	35.695.417
	4,4
	46,5

	Hồng Kông
	10.914.607
	18,7
	35.558.030
	4,4
	170,4

	Campuchia
	13.095.647
	65,5
	34.615.973
	4,3
	24,9

	Hà Lan
	12.814.302
	122,6
	34.119.291
	4,2
	-7,7

	Đức
	12.103.202
	93,0
	32.800.425
	4,1
	4,3

	Indonesia
	11.506.395
	80,6
	27.686.980
	3,4
	10,3

	Anh
	9.146.207
	83,6
	25.730.127
	3,2
	7,1

	ấn Độ
	7.138.768
	34,6
	19.295.304
	2,4
	158,7

	Thái Lan
	6.654.797
	83,7
	17.543.034
	2,2
	0,5

	Pháp
	4.631.063
	66,8
	13.336.453
	1,7
	3,7

	Philippin
	4.857.326
	39,9
	13.109.291
	1,6
	7,5

	Australia
	4.596.137
	64,0
	12.548.070
	1,6
	3,6

	Đài Loan
	4.277.256
	17,6
	12.275.542
	1,5
	-1,1

	Malaysia
	4.723.177
	71,0
	11.047.354
	1,4
	12,5

	Canada
	4.379.341
	84,5
	10.999.124
	1,4
	21,8

	Ba Lan
	3.259.800
	19,9
	10.634.520
	1,3
	11,1

	Myanma
	3.683.851
	39,6
	9.903.740
	1,2
	4,4

	Bỉ
	2.212.388
	67,9
	7.331.563
	0,9
	-11,3

	Tây Ban Nha
	1.905.643
	92,3
	5.500.838
	0,7
	2,3

	Mexico
	1.685.365
	36,7
	5.013.482
	0,6
	68,2

	Thụy Điển
	1.680.347
	76,6
	4.876.121
	0,6
	-5,8

	Singapore
	1.557.071
	55,2
	4.060.350
	0,5
	-4,6

	Bangladesh
	1.613.062
	63,7
	3.606.845
	0,4
	22,1

	Nga
	1.387.319
	103,6
	3.459.669
	0,4
	-11,8

	Italia
	1.095.496
	47,7
	3.388.567
	0,4
	-57,7

	Đan Mạch
	1.083.018
	91,3
	3.270.068
	0,4
	-13,2

	UAE
	1.385.898
	225,9
	3.000.740
	0,4
	-3,9


(Nguồn: Tổng cục hải quan)
Tin thế giới
Giá ABS Châu Âu tăng mạnh do chi phí 

Tại Châu Âu, giá ABS tăng mạnh nhờ chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang thảo luận về mức tăng này liệu có được thị trường chấp nhận không vì nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào.
Mức tăng giá ba con số từ nhà sản xuất Châu Âu 

Trinseo và Ineos đã công bố giá chào ABS tăng EUR90-95/tấn sau khi chốt đơn hàng ở mức giá tăng. Giá hợp đồng styrene, butadiene và benzene tháng 4 tăng lần lượt là EUR97.50/tấn, EUR40/tấn và EUR82/tấn.
Một nhà sản xuất Hàn Quốc tăng giá mạnh hơn với EUR100/tấn do các nhà máy trên khu vực đóng cửa và họ có nhu cầu khôi phục lợi nhuận.
Giá tăng mạnh trong tháng 4

Đợt tăng giá theo chi phí đẩy giá ABS giao ngay lên cao nhất chưa từng thấy kể từ tháng Mười Một năm 2018, theo chỉ số giá bình quân hằng tuần của ChemOrbis.
Các nhà cung cấp ABS buộc phải lùi bước trước chào hàng ban đầu của họ trong tháng 3 sau khi từng yêu cầu tăng EUR75/tấn. Giá hợp đồng styrene tháng 3 chốt ở mức tăng EUR60/tấn.
Giá tăng mạnh làm giảm sức mua

Sau khi từng nhập hàng trong tháng 3/2019, các công ty sản xuất thành phẩm không chịu áp lực mua hàng và hầu hết họ đã thoái lui trước dự báo giá sẽ được chiết khấu thêm.
Lượng hàng tồn kho của người mua sẽ quyết định liệu giá có được chiết khấu trong những ngày tới hay không. Hơn nữa, nhu cầu có thể sẽ không cải thiện mạnh do nghỉ lễ Phục Sinh và nghỉ lễ Ngân hàng vào cuối tháng.
Việc nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ABS trên thực tế vẫn chậm là nguyên nhân khác dẫn đến sự kháng cự của người mua đối với đợt tăng giá mạnh.
Nhà cung cấp có thể sẽ điều chỉnh giảm yêu cầu tăng giá trong những ngày sau đó như từng diễn ra trong tháng trước.
Lượng hàng cung vẫn dồi dào bất chấp một số nhà máy đóng cửa sản xuất, trong khi đó, nhu cầu có thể vẫn yếu vì các đợt nghỉ lễ. Giá đơn hàng ABS tháng này có thể sẽ tăng ít hơn với EUR70-80/tấn.

Giá hàng nhập khẩu tại Hàn Quốc duy trì sức cạnh tranh bất chấp giá tăng

Trong khi đó, giá chào hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc gần đây tăng nhưng vẫn cạnh tranh so với chào hàng trong nước. Giá chào ABS Hàn Quốc đang dưới mức đáy của dãy giá.
Một số công ty thương mại chào hàng nhập khẩu chia sẻ rằng họ có thể thương lượng trong trường hợp nhận được giá đề xuất cố định vì nhu cầu hiện nay yếu.

Tham khảo giá hóa chất và chất dẻo nguyên liệu tại thị trường Trung Quốc 

Đơn vị tính: NDT/tấn

	Tên hàng
	Chủng loại
	Ngày 04/4/2019
	Ngày 11/4/2019
	( %

	2-EH
	Chemical
	 7.766,67 
	 7.766,67 
	0,00

	Acetic acid
	Chemical
	 2.983,33 
	 2.983,33 
	0,00

	Acetone
	Chemical
	 2.900,00 
	 2.912,50 
	0,43

	Acrylic acid
	Chemical
	 7.966,67 
	 8.466,67 
	6,28

	Activated charcoal
	Chemical
	 14.133,33 
	 13.933,33 
	-1,42

	Adipic acid
	Chemical
	 8.420,00 
	 8.360,00 
	-0,71

	Aniline
	Chemical
	 6.700,00 
	 6.700,00 
	0,00

	Benzene
	Chemical
	 4.200,00 
	 4.280,00 
	1,90

	Bromine
	Chemical
	 34.954,55 
	 34.954,55 
	0,00

	Calcium carbide
	Chemical
	 3.145,00 
	 3.150,00 
	0,16

	Caustic soda
	Chemical
	 750,00 
	 696,67 
	-7,11

	Chloroform
	Chemical
	 3.216,67 
	 3.133,33 
	-2,59

	DAP
	Chemical
	 2.700,00 
	 2.700,00 
	0,00

	DOP
	Chemical
	 8.183,33 
	 8.166,67 
	-0,20

	Ethylene glycol
	Chemical
	 5.100,00 
	 5.100,00 
	0,00

	Ethylene oxide
	Chemical
	 8.200,00 
	 8.200,00 
	0,00

	Hydrochloric acid
	Chemical
	 117,50 
	 157,50 
	34,04

	Hydrofluoric acid
	Chemical
	 10.408,33 
	 10.183,33 
	-2,16

	Maleic anhydride
	Chemical
	 7.400,00 
	 7.300,00 
	-1,35

	Nitric acid
	Chemical
	 1.560,00 
	 1.560,00 
	0,00

	PA
	Chemical
	 6.666,67 
	 6.650,00 
	-0,25

	Phenol
	Chemical
	 8.175,00 
	 7.800,00 
	-4,59

	Phosphorus yellow
	Chemical
	 15.475,00 
	 15.300,00 
	-1,13

	Polysilicon
	Chemical
	 66.500,00 
	 62.500,00 
	-6,02

	Potassium chloride
	Chemical
	 2.350,00 
	 2.350,00 
	0,00

	Propylene oxide
	Chemical
	 10.200,00 
	 10.600,00 
	3,92

	Soda ash
	Chemical
	 1.940,00 
	 1.940,00 
	0,00

	Sodium metabisulfite
	Chemical
	 1.983,33 
	 1.983,33 
	0,00

	Styrene
	Chemical
	 8.016,67 
	 8.333,33 
	3,95

	Sulfur
	Chemical
	 1.133,33 
	 1.113,33 
	-1,76

	Sulfuric acid
	Chemical
	 370,00 
	 352,50 
	-4,73

	Titanium Dioxide
	Chemical
	 16.833,33 
	 16.833,33 
	0,00

	Toluene
	Chemical
	 5.412,50 
	 5.450,00 
	0,69

	Urea
	Chemical
	 2.062,50 
	 2.042,50 
	-0,97

	Xylene
	Chemical
	 5.675,00 
	 5.662,50 
	-0,22

	Aluminum
	Non-ferrous metals
	 13.770,00 
	 13.840,00 
	0,51

	Cobalt
	Non-ferrous metals
	 277.166,66 
	 278.666,66 
	0,54

	Copper
	Non-ferrous metals
	 49.201,67 
	 49.423,33 
	0,45

	Dysprosium oxide
	Non-ferrous metals
	 1.470.000,00 
	1.475.000,00 
	0,34

	Lead ingot
	Non-ferrous metals
	 16.937,50 
	 16.887,50 
	-0,30

	Metal Silicon
	Non-ferrous metals
	 11.916,67 
	 11.833,33 
	-0,70

	Nickel
	Non-ferrous metals
	 103.300,00 
	 103.850,00 
	0,53

	Silver
	Non-ferrous metals
	 3.543,00 
	 3.571,33 
	0,80

	Tin ingot
	Non-ferrous metals
	 148.337,50 
	 148.137,50 
	-0,13

	Zinc
	Non-ferrous metals
	 22.943,33 
	 22.943,33 
	0,00

	BR
	Rubber & plastics
	 11.175,00 
	 11.225,00 
	0,45

	HDPE
	Rubber & plastics
	 9.466,67 
	 9.466,67 
	0,00

	LDPE
	Rubber & plastics
	 9.012,50 
	 9.087,50 
	0,83

	LLDPE
	Rubber & plastics
	 8.600,00 
	 8.700,00 
	1,16

	Natural rubber
	Rubber & plastics
	 11.020,00 
	 11.040,00 
	0,18

	PA6
	Rubber & plastics
	 16.333,33 
	 16.400,00 
	0,41

	PA66
	Rubber & plastics
	 31.350,00 
	 30.400,00 
	-3,03

	PC
	Rubber & plastics
	 19.666,67 
	 19.566,67 
	-0,51

	PET
	Rubber & plastics
	 8.762,50 
	 8.812,50 
	0,57

	PP
	Rubber & plastics
	 8.850,00 
	 8.966,67 
	1,32

	PVC
	Rubber & plastics
	 6.500,00 
	 6.757,50 
	3,96

	SBR
	Rubber & plastics
	 11.360,00 
	 11.220,00 
	-1,23


	Bản tin chuyên ngành Nhựa - Hoá chất
Giấy phép xuất bản: 63/GP-XBBT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hoá Thông tin 
In tại: Hà Nội
Kỳ hạn xuất bản: Hàng tuần                                                                             

Chịu trách nhiệm xuất bản: Lê Mai Thanh


[image: image8.png]



28
21

